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TOM TAT

Trén co sé& két qua khao sat thwc té & 6 xa thudoc 3 huyén dai dién cho 3 tinh ctia viing déng
bang séng Héng, nghién clru nay da phan tich thwc trang thwe hién viéc huy dong cac khéan déng
gop cua dan trong tai chinh céng cap co s& & néng thén ving dong bang séng Hong, bao gdm cac
khéan déng gép nhw thué, phi va Ié phi, cac quy céng chuyén dung va cac quy cla cac doan thé xa
héi. S6 lwong cac khoan déng gop téi thiéu va téi da tir 6 - 15 khoan. So v&i ndm 2007, sé khoan dong
gop giam 2 - 3 khoan. Tuy nhién gia tri dong gop cta hé dan vao ngan sach xa binh quan nam 2007-
2009 chi giam hon 10% & cac xa phat trién va van ting & cac xa kém phat trién. Ty trong cac khoan
thu cta cac ho dan dong gop trong ngan sach xa nam 2009 chiém tir 9,3 - 90,3% tuy mdi dia phwong.
Cac huyén cé kinh té kha thi ty trong dong goép cua cac hd dan vao ngan sach xa cang cao. Gia tri cac
khoan déng gép cuta hd chiém trong téng thu nhap ctia ho tir 0,58% dén 3,15%. Cac xa c6 kinh té phat
trién, ty 1&é cac khoan déng gop cuia ho trong tong thu nhap ctia hé nhé hon so véi cac xa chwa phat
trién. Mdc di mét s6 khoan thu theo quy dinh ciia Nha nwéc da dwoc mién nhwng tai cac dia phwong
dén nay van con thu dwéi hinh thirc van dong.

Tir khéa: BPéng gop cua dan, huy dong, tai chinh cong céap co s6.

SUMMARY

Based on an investigation and surveys conducted in 6 communes of 3 representative districts of
the Red River Delta, the research examined current status of mobilization of people’s contribution to
grass root public finance in the studied areas including tax and fee payments, specialized public
funds and funds of mass social mass organizations. The research pointed out that a number of
payment items that people contributed to public funds ranged from 6 to 15. The number of payment
items has been reduced about 2 to 3 compared with that in 2007. However, the value of people’s
contribution to commune’s budget on averaged 2007-2009, downed about more than 10% in healthy
communes and continued increasing in the poor communes. The share of people’s contribution to
commune budget in 2009 amounted from 9.3% to 90.3%. The more developed district is the higher
share of people contribution to commune budget. The share of people income contributed to public
finance in total household income occupied from 0.58% to 3.15%. This proportion in the healthy
communes was smaller than that in the poor commune. Although some payment items required
contributed to public funds has been exempted by the central Government, the commune’s
authorities in the studied areas were found still mobilizing people’s income for those funds.

Key words: Mobilization, People’s contribution, Grass root public Finance.

1. DAT VAN DE nhiing thanh tuu dang ké trong phat trién

Trong nhiing ndm qua, chinh sach huy kinh t& xa hdi 6 nudc ta. Tuy nhién, mot s&
dong stic dan déng goép trong tai chinh cong dia phuong con nén néng, huy dong qua mic
cdp co s6 dudi nhiéu hinh thtc da dat duge so v6i thu nhip ctia nhin dan, vo tinh tao
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thanh ganh ning cho ngusi dan trong diéu
kién thu nhap con thap, doi song khé khan.
Nam 2007, s6 luong cac khoan déng gép cua
noéng dan tai 7 viing kinh t& ctia ca nudc tiy
theo tiing vung 14 ti 17 - 28 khoan, véi miic
tién déng goép thap nhat 1a 250 nghin dong,
cao nhat 1én t6i 800 nghin dong/ho/mam (Uy
ban Tai chinh - Ngan sach Quéc hoi, 2008).
Nhim khéc phuc tinh trang “loan thu” nhiing
khoan khéng hop ly d6i véi nguoi dan, Thua
tuéng Chinh pht da c6 Chi thi s6 24/2007/CT-
TTg ngay 01 thang 11 nam 2007 vé ting
cuong chan chinh viéc thuc hién cic quy dinh
cua phap luat vé phi, 1& phi, chinh sach huy
dong va st dung cac khoian déng gbp cua
nhan dan. Bo Tai chinh da c6 cong vin sb
6189/BTC ngay 29/4/2009 vé viéc ting cudng
chi dao, kiém tra, ra soat viéc huy déng déng
gbép cua nhan dan, bai bd mot s6 khoan déng
gbop khong ding quy dinh hoédc khong diung
véi tinh than tu nguyén cia nhan dan (2009).
Vay, thuc trang trong néng thén vung dong
bing song Hong ngudi dan nong thén dang
phai déng gép cac khoan gi, déng gép nhu thé
nao, theo co ché nao? Liéu cac khodn déng
gop cua ngudi dan c6 vai trd quan trong va
cAn thiét trong tai chinh coéng cap co s6? D6 1a
nhiing van dé dit ra cAn nghién ctu.

Muc tiéu cd ban cta chuyén dé nay la
nham gép phan phan anh thuc trang huy
dong va lam rd vai tro ciia cac khoan déng
g6p clia nguodi dan noéng thon trong tai chinh
cong cip cd s6 & ving déng bang song Hong.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU
2.1. Chon diém nghién cttu

Ba tinh dai dién cho viing déng bang
song Héng 1a Thai Binh, Bic Ninh va Hung

Yén dudc chon lam diém nghién ctu. Trong
méi tinh chon 1 huyén dai dién: Yén Phong
(Bic Ninh), Van Lam (Hung Yén) va Vi Thu
(Thai Binh). Trong mdi huyén, chon 2 xa dai
dién goém 1 xa kinh t& phat trién (PT) va 1 xa
kinh t& chua phat trién (CPT) (Bang 1).

2.2. Phuong phap thu thap thong tin, s6 liéu
2.2.1. Thu thdp théng tin, sé liéu da cong bé’

Thong tin, s6 liéu da cong bs bao gém
cac van dé lién quan dén tai chinh céng cap
co sd dugce thu thap ti cac véan ban phap quy,
quy dinh vé déng gép cua dan trong tai
chinh cong cap co s6, d6 1a cac van ban chinh
sach cua Chinh phu, cia UBND céc tinh, cac
bd nganh nhu B6 Tai chinh, B6 Nong nghiép
va PTNT... dudc thu thap ti cac ngudn sach,
bao, tap chi chuyén nganh, mang internet.
Tinh hinh kinh t& - x& hoi cua cap huyén va
x& trong dién nghién ctu duge thu thap tu
nhiing cd quan lién quan dén tai chinh cong
nhu phong Tai chinh-ké& hoach, phong Kinh
té ctia huyén, ban Tai chinh va Ngan sach
xa, UBND xa.

2.2.2. Thu thép sé liéu méi

Cac sd lidu méi duge thu thap tu ho
noéng dan bing cach mdi xa phong van 30 ho
dai dién thong qua bang cau hdi, bao gom ho
giau, ho trung binh va ho nghéo theo tiéu chi
phan loai ho va ty 1& giau nghéo 6 mdi xa
diém nghién ctu.

Téng cong c6 180 ho duge phéng vén,
trong d6 30 ho giau, 120 hé trung binh va 30
ho nghéo. Ngoai ra, nghién ctiu con st dung
cac phuong phuong phap PRA nhu phdng
vin nhém, thao luan nhém dé thu thap
théng tin.

Bang 1. Cac tinh, huyén va xa dugc chon lam diém nghién citu

Tinh Thai Binh Hwng Yén Béc Ninh
Huyén Vi Thw Van Lam Yén Phong
Xa kinh té kha Song An (PT) Tan Quang (PT) boéng Tho (PT)

Xa con nghéo Tam Quang (CPT)

Dai Béng (CPT) Diing Liét (CPT)
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2.3. Phuong phap phan tich sé liéu

Phuong phap théng ké mé ta va thong
ké so sanh dudc st dung chu yéu trong phan
tich d@ liéu. Trong d6, phuong phap théng ké
mo ta: ding s tuyét doi va s6 tuong doi dé mo
ta va phan anh quy mé va ty trong cia cac
khodn déng gép; Phuong phap théng ké so
sanh dugc st dung véi cac khoan déng gép
ctia dan trong tai chinh coéng cap co sd va cac
chi tiéu phan tich, so sanh gitia cac xa phat
trién va cac xa chua phat trién, gitia cac loai
ho giau, trung binh va nghéo.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Thuc trang chinh sach va cac quy
dinh vé huy dong cac khoan déng
go6p cho tai chinh coéng cip co sé &
nong thon

Tai chinh céng cdp co sé bao géom: 1)
Ngan sach xa, phuong, thi tran, 2) Cac hoat
dong tai chinh khéc ctia xa, phuong, thi tran
theo quy dinh ctia phap luat, bao gom nhu
cac quy cong chuyén dung cua xi, phudng,
thi tran; tai chinh cic hoat dong su nghiép
clia xa, phudng, thi tran va cac hoat dong tai
chinh khéac caa thén, ban, t6 chic doan thé...
theo quy dinh ctua phap luat (UNDP..., 2008
va Kim Thi Dung, 2010).

Két qua tim hiéu thuc t& cho thdy, cho
dén nay, da c6 16 vian ban phap quy do Uy
ban Thudng vu Quéc hoi, Chinh pht hay Bo
Tai chinh ban hanh va huéng dan lién quan
dén doéng gop cua dan trong tai chinh cong
cdp co s6. Dua trén cac van ban nay, UBND
cac tinh ban hanh huéng dan cu thé thu cac
khoan déng gép cua dan. UBND cac huyén
quyét dinh giao chi tiéu huy dong cac khoan
déng goép cu thé cho céc x4, bao gom:

3.1.1. Cdc loai thué

Thoi gian qua, Chinh pht quy dinh cac
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mtc va hinh thtic thu cac loai thué déi
véi ngudi dan noéng thon gom cac loai thué:
nha d4t, st dung d4t nong nghiép, chuyén
quyén st dung dat, moén bai, VAT va thué&
thu nhap doanh nghiép. Mic déng cac loai
thué nay dudc quy dinh theo luat. Tuy
nhién, d6i véi thué st dung dat néng nghiép,
ti ndm 2003, Chinh pht di bai bé thu thué
d4t néng nghiép trong han dién. Cac ho
canh tac dién
tich dat néng nghiép ngoai han dién, dat 5%
vAn phai nop thué suat nhat dinh.

3.1.2. Cdc loai phi va lé phi

Cac loai phi va 1& phi ma ngudi dan phai
déng goép bao gdbm: phi va 1¢ phi hanh chinh
cong nhu phi lam ho tich, hé kh&u, 1é phi
ching thuc...; cac khoan phi va 1& phi cua
dich vu cong nhu phi vé sinh méi truong, bao
vé thuc vat, bao vé dong rudng, dich vu thuay
noéng, xay dung giao thong noi doéng; phi st
dung cac tai san cong nhu cac phi st dung
duong bd, qua cdu pha, dau gia, hop chg
néng thon, v.v...

D61 véi cac loai phi va 1é phi thi mtc thu
tuy tung loai duge ap dung theo quy dinh
cta UBND tinh hodc trén co s6 dugec UBND
tinh phan c&p, UBND xa c#n ct vao tinh
hinh thuc t& xay dung mtc quy dinh cu thé.

3.1.3. Cac loai quy

Theo tinh chat, c6 hai loai quƠ: quy cong
chuyén dung cta xa va cac quy do cac to
chtic doan thé xa hoi thu. Cac quy cong
chuyén dung thu cta ngudi dan J co sé
thuong bao gbm: quy cham séc va bao vé tré
em, quy phong chéng lut bdo, quj an ninh
qudc phong, quj dén on dap nghia va quy
xdy dung co s ha tdng dia phuong. Cac
khoan déng gép cta 4 loai quy dau do UBND
tinh quy dinh va huéng dan, UBND x4 giao
cho thén thu sau d6 ndép cho x3, xa ndp cap
trén hosc quan ly st dung theo quy dinh cta
UBND tinh d6i véi méi loai quy. Cac quy nay



Huy déng cac khoan déng gép clia dan trong tai chinh céng cap co s& & nong thén ...

dugc thu va st dung theo quy dinh cta
UBND tinh. Truéc day cac khoan quy nay la
déng gép bat budc nay chuyén thanh dudi
hinh thic van dong. Tuy nhién, thuc t& thi
cip trén van giao chi tiéu cho cdp xa phai
thuc hién. Riéng quy xay dung co sé ha tang
dudge thuc hién theo Nghi dinh 24/1999/ND-
CP ctua Chinh pht, viéc huy déng quy dong
g6p x4y dung co s6 ha tang phai do nhan dan
ban bac, quyét dinh trén co s dan chu cong
khai, quyét dinh theo da sé.

Cac quy cong chuyén dung néu trén thuc
hién thu tit nim 1994 dén nam 2007. Cac
khoan thu nay thuc su 12 ganh n#ng cho
ngudi nghéo ¢ néng thén. Dén nim 2007,
theo Chi thi s6 24 CT-TTg, Chinh phu bai bo
viéc thu bat budc ba loai quy an ninh quéc
phong, phong chéng thién tai va quy chiam
soc tré em. Khoan thu déng gép xay dung co
s6 ha tang, UBND cac tinh quy dinh huéng
din cho phép trén cd sé nghi quyét cua
HDND x4 khi ¢6 cong trinh phat sinh, khong
dua vao ngin sach xa quan ly.

Céc quy déng gép do cac t6 chiic doan
thé xa hoi thu bao gém cac khoan déng gop
theo qui dinh cta cac doan thé, mang tinh
ch4t ty nguyén va van dong, nhu quy Hoi

Ngudi cao tudi, Hoi Néng dan, Héi Phu ni,
Doan Thanh nién,... Cac khoan déng gép nay
do cac doan thé, cac t6 chiic xa hoi thu va st
dung. Ngoai cac quy trén, cac ho cé thé dong
g6p theo quy dinh mang tinh chat ty nguyén
cho cac hoat dong ctia thon.

3.2. Thyc trang thuc hién dong gop cua
dan cho tai chinh coéng cip co sé &
cac xa dugc diéu tra

3.2.1. Tinh hinh déng thué cua cdc hé
Thuc t& § cac xa diéu tra cho thay, tuy

theo hoan canh va dic diém kinh t& caa cac

ho gia dinh ma médi ho trong cac xa nghién

ctiu ¢6 thé déng tiu 1 dén 5 khoan thué. Y

thtc chap hanh céc luat thué cta cac ho dan

ndng thén 1a cao. Ty 1& cac khoan thué cua
cac ho dan déng gép vao ngin sach cua cac
x4 chiém tu 15,3 - 17,8% 6 Yén Phong, 11,9 -

24,3% 6 Van Lam va 5,1 - 6,4% 6 Vi Thu.

Nhu vay, cac huyén thuan néng nhu Vi Thu

c6 ty trong thué trong ngan sach xa la thap

nhat. Ty trong cac khoan thué& ciac hd déng
gép trong téng thu ngin sich xa khoang

5,1% dén 6,4% & huyén thuan néng va 12,0%

dén 24,3% & cac huyén c6 cong nghiép va

dich vu phat trién (Bang 2).

Bang 2. Ty 1& cac khoan thué& déng goép trong tong thu ngan sach xa nam 2009
G cac xa nghién ctru (%)

Yén Phong Van Lam Vi Thw
boéng Tho Diing Liét  Tan Quang Dai Béng Song An Tam Quang
(PT) (CPT) (PT) (CPT) (PT) (CPT)
Téng cac thué 17,8 15,3 243 11,9 6,4 5,1
Thué mén bai 0,3 1,0 0,4 0,9 0,5 0,6
VAT + Thué TNDN 1,9 8,2 19,9 4,1 25 1,4
Thué str dung dét néng nghiép 0,0 0,0 0,1 1,5 0,2 0,1
Thué nha dat 1,0 6,1 1,5 5,1 3,2 3,0
Thué chuyén quyén SDD 14,6 0,0 2,5 0,3 0,0 0,0

Nguén: Téng hop tir ngan sach cdc xi
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Bang 3. Ty 1& cac khoan phi va 1é phi dan déng gép trong tong thu ngan sach xa
nam 2009 & cac xa nghién ctru (%)

Yén Phong Van Lam Vi Thw
béng Tho Ding Liét  Tan Quang Dai Béng Song An Tam Quang
(PT) (CPT) (PT) (CPT) (PT) (CPT)
Phi va € phi 1,0 2,0 9,0 4,9 2,0 0,6
- Lé phi trwécc ba 6,5 0,6 8,6 2,2 1,3 0,4
- Phi va & phi khac 0,5 1,4 0,4 2,8 0,7 0,2

Nguon: Tong hop tir ngan sach cdc xi
3.2.2. Tinh hinh nép phi va lé phi

Cac hoé nép phi va 1é phi cho cac dich vu
hanh chinh cong, dich vu cong va phi su
dung tai san céng. Tuy nhién, chi c6 cac loai
phi cd ban 1a 1é phi truéc ba va phi va 1é phi
cho cac dich vu hanh chinh cong va phi st
dung tai san céng dugc phan anh trong cac
ngudn thu ctia ngan sach xa duéi muc phi va
1& phi. Cac khoan phi va 1é phi nay cac xa
déu thuc hién theo quy dinh cta cac tinh,
mtic thu & cac dia phuong gidng nhau, cu thé
1a 1& phi trudc ba thu 0,5% gia tri chuyén
nhugng, phi va 1& phi khac thu ti 2.000 -
20.000 nghin déng/ 1an. Bang 3 cho thay, két
qua thu phi va 1& phi chiém trong téng thu
ngan sach 1a 1,0 - 2,0% & Yén Phong, 4,9% -
9,0% 6 Van Lam va 0,6 - 2,0% 6 Vi1 Thu.

Cac khoan 1é phi ctua dich vu cong gébm
phi vé sinh méi truong, phi bao vé thuc vat,
phi bao vé déng rudng, dich vu thiy noéng,
phi xay dung giao théng néi déng. Cac khoan
phi nay khong duge dua vao ngan sach xa,
do thén quan ly (Bang 4).

Bang 4 cho thay, xa thuan néng thi miic
phi nay cao hon so véi x& c6 nganh nghé va
dich vu phat trién. Nhu vay, huyén thuin
ndng cé miic thu phi cao gap gin 3 l4n so véi
cac huyén khéng thudn nong. Theo Nghi
dinh 115/2008/ND-CP cua Chinh phu ngay
14/11/2008 thi cac ho néng dan dudc mién
thiy i phi. Mic du vay, néng dan van phai
déng phi dich vu thiy néng bao gom thuy
noéng nodi déng va xay dung thiy lgi ndi dong.

3.2.3. Tinh hinh doéng cadc loai quy
a) Nhom cdc quy do xa thu

Nhém quy do x& thu bao gom: quy
phong chéng thién tai, quj an ninh qudc
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phong, qu§ chidm séc tré em, qui dén on dap
nghia (Bang 5).

T ndm 2008, theo Chi thi s6 24 CT-
TTg, Chinh pht bai bd thu ba loai quy an
ninh qudc phong, quj phong chéng thién tai
va quy chiam séc tré em. Tuy nhién, tat ca
cac xa va huyén trong diém nghién ctu déu
thu cac quy trén véi mic thu, phuong thitc
thu khac nhau. Theo quy dinh, cac quy nay
déu dudc thu duéi hinh thiic van dong nhung
thuc t& thi van 1a thu bat budc.

Co s8 @€ thu cac quy nay 1a s6 lao dong,
ho hay dién tich canh tac, rdt khac nhau
gifia cic dia phuong. Quy phong chéng thién
tai thu theo lao dong & tat ca cac huyén. Quy
an ninh quéc phong thu theo lao dong &
huyén Yén Phong (Bic Ninh) va theo ho &
huyén Vi Thu (Thai Binh). Quy chim séc tré
em thu theo ho 6 Yén Phong va Vién Lam,
theo dau sdo & huyén Vi Thu. Viéc thu quy
cham sé6c tré em theo dién tich dat néng
nghiép cua cic hd da tao nén su khéng cong
bing gitta nong dan va cac d6i tuong lam
cong &n luong, phi néng nghiép. Qu§ dén on
dap nghia thu theo hd 6 Vii thu va theo lao
dong 6 Yén Phong.

b) Nhém cdc quy do cdc t6 chite doan thé
xa hoi thu

Cac quy do cac t6 doan thé xa héi thu &
cac x& nghién ctu bao gébm: quy vi ngudi
nghéo, quy xay dung cd sd ha tang, quy
khuyén hoc, quy cta cac hoi (Hoi Néng dan,
Ho6i Phu nit, Poan Thanh nién va Hoi Nguoci
cao tudi). Cac quy nay duge lap ra dudi su
dong thuan va nhat tri cia cac thanh vién
clia cac té chic. Mic thu cta cac quy rat
khic nhau va mang tinh chit van dong, tu
nguyén (Bang 6).
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Bang 4. Mic dong gop cac khoan phi dich vu cong trong nam 2009 & cac xa nghién citu

Cac loai Yén Phong Van Lam Vi Thw
) Déng Tho Ding Liét Tan Quang Daibdng Songan  Tam Quang
Phi vé sinh méi truon 3000 d/ ) 5000 d/hd 4000 d/hé/ 4000 d 2000 d/hd
; 9 ngwoi/thang /thang thang /hd/ thang / thang

s A s 2,5kg 2,50 kg 2,50 kg 2,38 kg 3,15 kg thoc
Phi bdo vé thyc vat 2,5 kg thoc/sao thoc/ sao  thoc/ sao théc/ sao  thdéc/sao  /sao
Phi bao vé& déng ruong 3000 a/ saof vy o000 & 05K@ el 05k

S A RIS 5 - 8 kg théc/ 5 kg théc ) 3,24 kg 2,94
Phi thiy ndng néi dong sao/ vu /saolvu thoc/sao kg/théc/sao
Phi xdy dung thily loi ngi ddng |5~ &% 9 1% - - -

Nguon: Két qud khdo sdt tqi cdc diém nghién ciru

Bang 5. Mic déng gép cac quy do xa thu nam 2009 & cac xa nghién ctu

Céc loai qud Tinh Yén Phong Van Lam Vi Thw
ac loai qu £ -
Ay chat Pong Tho Diing Liét Tan Quang Dai Dong Song An Tam Quang

Qui phon 4000 d/ lao 4000 d/lao 1 kg théc/lao 1 kg théc/lao 1 kg théc/lao 1 kg théc/

yphong - Van déng doéng/nam doéng/nam déng/nam doéng/nam dong/nam lao dong/
chong thién tai nam
Quy an ninh Van don 1 kg thoc/ 3000 d/ lao 1 kg théc/lao 1 kg théc/lao 5000 d/ 5000 4/
quoc phong ANAONY 530 Ivu dong/nam doéng/ nam dong/nam hé/nam hé/nam
QuY béo vé Van d6 10 nghin 10 nghin 5000 2 kg théc/lao 1 kg 1 kg
tré em andong - g/ho/nam drho d/ho/nam dong/nam thoc/sao thoc/sao

3000 d/lao 3000 d/lao 5000 2 kg théc/lao 10 nghin 5000 d/

Quy d dong néng ddng néng d/hé/nam dong/nam d/hd/nam hd/nam
p ;yn e;‘T:” Vandéng nghiép nghiép

Png 10 nghind/ 10 nghind/

lao dong khac

lao dong khac

Nguon: Két qud khdo sat & cdc diém nghién ciru

Bang 6. Miic dong goép t6i thiéu cac quy do cac doan thé xa héi thu nam 2009
& cac xa nghién cttu (thu theo tinh chat tu nguyén)

. Yén Phong Van Lam Vi Thw
Cac loai quy Bon i Pon D Tan : Son Tam
- tinh 9 ing Pai Ddng 9
Tho Liét Quang An Quang
Quy vi nguoi nghéo:
- H6 néng nghiép Ngan déng/ho 10 10 Tuayméc Tuymirc  Tuymic Tay mic
- Ho kinh doanh 30 30
Quy xay dwng co s& Y R Tuy Tuy (1 cong/
ha tang ndng thén Ngan dong/ho 100 - 200 100 - 200 xa, thén xa, thén B lao déng
~ I3 N 2 A N . Tl'.ly Tl:ly N .
Quy Khuyén hoc Ngan dong/hd Tuy mire dong ho dong ho Tuy mirc 10 20
o iainia a Ngan déng/ ) .
Quy H6i Nong dan héi vién 6 5 1 kg théc - - 6 /lao dong
Quy Hoi Phy niv E?ar.‘,dc’”g/ 8 10 15 5 5 5
Gi vién
Quy Boan Thanh nien  H92" dong/ 15 12 10 10 5 ;
oan vién

Nguon: Két qua khdo sdt tai cdc diém nghién ciru
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3.2.4. S6" luong va mitc déng gép cua cdc
hé trong tai chinh céng cdp co so

a) S6'luong cdc khodn déng gép cua cdc ho

S6 lugng cac khoan déng gép toi thiéu va
to1 da tir 6-15 khoan 6 Yén Phong, 7-15 khoan
4 Van Lam va 6-13 khoan 6 Vii Thu (Bang 7).

Chi thi s6 24 CT-TTg ctiia Chinh pht bai
bé thu mot s6 loai quy va phi theo huéng
“khoan stic dan”. Vi vay, s6 lugng t6i da cac
khoan déng gép nay so v6i ndm 2007 gidm
dugc tl 2 - 3 khoan & hau hét cac huyén. Tuy
nhién, viéc thuyc hién cac quyét dinh cua
Chinh pht § cic dia phuong chua that triét
dé. Cac ho dan vaAn phai déng mot s6 quy 18
ra khong phai déng nhu quy an ninh quéc
phong, qui phong chéng lut béo, quy bao vé
tré em, quy dén on dap nghia. Nhin chung,
huyén thuin noéng nhu Vit Thu cé s6 luong
cac khoan déng gép it hon so véi huyén kinh
t& phat trién nhu Van Lam va Yén Phong.

b) Két qua déng goép cua dan vao ngan
sdch xa

Xa c6 kinh t& kha mtic thu ngan sach xa
cao gap tu 1,43 dén 2,7 1lan so véi cac xa
nghéo. Theo thdi gian, ngudn thu ngan sach
¢6 xu huộng giam (t6c do phat triộn binh
quan ba niam chi dat 91,3%), cac xa khac déu
c6 muc ting kha vé ngan sach (ting 24,2% -
38,6%) (Bang 8). Cac khoan thu ctia dan
trong ngan sach xa bao gém cac loai thué
(mén bai, nha dat, chuyén quyén st dung
dat, VAT, thu nhap doanh nghiép va thué si
dung dat nong nghiép ngoai han dién), cac
phi va 1& phi (dich vu hanh chinh cong, st
dung tai san cong va trudc ba), cac khoan déng

g6p tu nguyén va theo quy dinh, cac khoan
thu khac... M6t phan cac quy céng chuyén
dung va toan bd céc khodn quy do cac td
chtic doan thé thu va phi dich vu cong
khong phan anh trong ngan sach xa.

Nhin chung, gia tri tuyét déi cac khoan
déng gép cua dan vao ngan sach xa bién
dong qua cac nidm. Xa c6 kinh té& kha, miic
déng goép cua cac ho dan trong ngan sach xa
g&p tit 4,0 1an dén 4,9 1an so véi cac xa cb
kinh t& chua phat trién.

Ty trong cac khoan thu cua cac hé dan
déng gbép trong ngin sach x4 nam 2009
chiém tu 33,5% - 40,1% & Yén Phong, 50,3% -
90,3% 6 Vin Lam va 9,3% - 33,6% 6 Vii Thu.
Ty 1& nay ty 1& thuan véi thu nhap cua cac
ho. Thuc t& nay néi lén riang cac huyén cé
kinh t& kh4 thi ty trong déng gép ctia cac ho
din vao ngén sach xa cang cao.

Theo cac nhém xi, xi c6 kinh t& phat
trién thi ty trong déng gép tu 33,6% dén
90,3% tong ngan sach xa. Xa kém phat trién
thi ty 1& nay chi chiém 9,3% - 33,6%. Nhu
vay, ty 1& déng gbép cua dan trong tai chinh
cong cap cd s6 6 cac xa c6 kinh t& kha cao gap
2,7- 3,6 1an so véi cac xa kém phat trién. Cac
xa kém phat trién mitc déng goép cua dan it
hon nhiéu so véi cac xa phat trién. Néu so
gitia cac nam, tdc 6 phat trién binh quan ba
nam 2007-2009 vé miic d6 dong goép ctia dan
trong tai chinh coéng cip co sé ¢6 xu hudng
gidm (tu 13,8 dén 94,6%) (Bang 8). Diéu nay
thé hién tinh than khoan stic dan cia chinh
pht1 d& dugc thuc hién 6 cic dia phuong.

Bang 7. S6 khoan déng goép t6i thiéu va t6i da cta cac ho trong nam 2009
& cac xa nghién cttu

Yén Phong Van Lam Vi Thw
Chi tiéu Poéng Tho  DingLiét Tan Quang  DaiBdng Song An Tam Quang
(PT) (CPT) (PT) (CPT) (PT) (CPT)
Téng s6 khoan déng gop 8-15 6-14 10-15 7-13 6-13 8-13
1.Béng goép theo quy dinh 5-7 3-5 5-7 3-5 2-5 3-5
2.B6ng gop ty nguyen va 3-8 3-9 58 48 48 58

van dong

Nguon: Tong hop tir phiéu diéu tra hg dan
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Huy déng cac khoan déng gép clia dan trong tai chinh céng cap co s& & nong thén ...

Bang 8. Két qua déong gép cua dan vao ngan sach xa

Yén Phong Van Lam Vi Thw
Chi tiew The Ll aung PaPeng 9 B0
PT)  (CPT)  (PT) (CPT) PT)  (CPT)

NAM 2007

1. Téng thu ngan sach xa (triéu d) 2753,0 997,1 6749,3 2083,9 14147 1204,8
2. Thu tw dan vao ngan sach xa (triéu d) 2281,3 310,8 6611,3 1385,9 499,5 285,1
3. Ty |é dan déng gop ngan sach xa (%) 82,9 31,2 98,0 66,5 35,3 23,7
- Thué (%) 8,8 7,9 8,8 7,2 8,8 12,7
- Phi va |& phi (%) 1,1 1,7 1,0 5,0 2,2 8,0
- Béng gop tw nguyén va quy quy dinh (%) 70,5 3,5 12,9 20,7 0,4 0,3
- Thu khac (%) 2,5 17,9 75,2 33,6 23,9 2,6
NAM 2008

1. Téng thu ngan sach xa (triéu d) 3664,0 849,8 7269,1 4189,5 2255,7 2255,3
2. Thu tw dan vao ngén séach xa (triéu d) 2406,7 288,8 6931,1 2031,5 928,1 187,1
3. Ty 1& dan dong goép ngan sach xa (%) 65,7 34,0 95,4 48,5 41,1 8,3
- Thué (%) 3,1 10,1 10,7 6,5 11,6 53
- Phi va |& phi (%) 0,9 4,4 1,3 1,8 4,8 0,5
-Bdng gop tw nguyén va quy quy dinh (%) 44,0 1,8 80,7 38,1 0,3 0,2
- Thu khac (%) 17,7 12,7 2,6 2,1 245 2,2
NAM 2009

1. Téng thu ngan sach xa (trigu d) 4296,7 1589,5 5444.,0 1982,0 2267,2 2028,3
2. Thu tw dan vao ngan sach xa (triéu d) 1723,7 533,5  4918,0 996,0 760,8 188,4
3. Ty 1& dan dong goép ngéan sach xa (%) 40,1 33,5 90,3 50,3 33,6 9,3
- Thué (%) 17,8 15,3 243 11,9 6,4 5,1
- Phi va |& phi (%) 1,0 2,0 9,0 4,9 2,0 0,6
- Bong gop tw nguyén va quy quy dinh (%) 13,1 9,0 12,8 17,0 0,3 0,2
- Thu khac (%) 8,3 27,2 441 16,4 24,9 34
TOC DO PHAT TRIEN BINH QUAN BA NAM

Téng thu ngan sach xa 125,2 136,1 91,3 124,2 130,0 138,6
Thu tlr dan vao ngan sach xa (triéu d) 88,6 138,8 87,9 97,8 133,9 83,2
Ty trong déng gép clia dan vao ngan sach (%) 62,9 32,9 94,6 55,1 36,7 13,8

Nguén: Tong hop tir ngdn sach xd tai cdc diém nghién ciru

Céac xa phat trién ciing c6 ty trong déng
gbp cua thué trong ngan sach xa nhiéu hon
so v6i cac xa kém phat trién. Diéu nay néi
lén rang 6 huyén kinh t& phét trién, cong
nghiép va dich vu nhiéu thi thué& la ngudn
thu chinh. Déng gép cua cac khoan phi va 1&

phi trong ngan sach xa chi chiém ty trong
nho, gitia cac xa chi dao dong tir 0,6% dén
5% (Béng 8).

Déng gbp tu nguyén va quy dinh cua cac
ho dan: loai trit huyén thuan nong (Vii Thu),
ty trong cac khoan déng gép nay chiém tu
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9% dén 17%. Nhin chung, khéng c6 tinh quy
luat gitia xa kha va xa kém vé cac ty 1é nay.

Gia tri cac khodn déng gép cua hd chiém
trong tong thu nhap cta ho tit 0,58% dén
0,75% 6 Yén Phong, 1,42% - 1,99% & Vi1 Thu
va 2,93% - 3,15% 6 Van Lam. Céac xa cé kinh
t& phat trién, ty lé cac khoan déng goép cua
hé trong téng thu nhap cia hé nhé hon so
v6i cac x& chua phat trién loai trit trudng
hgp xa Tan Quang huyén Van Lam.

4. KET LUAN

Nguoi dan néng thén da va dang dong
gbp cac khoan trong tai chinh cdng cip co s6
bao gdm cac khoan déng gép mang tinh chét
bét budc theo luat dinh va quy dinh nhu cac
loai thué, 1é phi hanh chinh céng, phi dich vu
cong va phi st dung yai sidn cong va cac
khoan déng gép mang tinh chat van dong, tu
nguyén nhu cac quy cong chuyén dung va
quy cta cac t6 chiic doan thé xa hoi. S6 lugng
khoan déng gép nam 2009 c6 giam 2 - 3
khoan so v6i ndm 2007. Tuy nhién, miic gia
tri déong gép gidm khong nhiéu. Gia tri cac
khoan déng gép cta ho chi€ém trong téng thu
nhap cua ho tu 0,58% dén 0,75% & Yén
Phong, 1,42% dén 1,99% ¢ Vi Thu va 2,93%
dén 3,15% 6 Van Lam. Cac x4 c6 kinh té&
phat trién, ty 1& cac khoan déng gop cta ho
trong tong thu nhap ctia ho nhé hon so véi
cac xa chua phat trién loai trit trudng hop xa
Tan Quang (huyén Van Lam).

Cac khoan déng gép cua dan cé vai tro
kha quan trong trong tong thu ngan sach xa.
Ty trong cac khoan thu ctia dan déng gép
trong ngadn sach xa nam 2009 chiém tu
33,5% - 40,1% 6 Yén Phong, 50,3% - 90,3% &
Van Lam va 9,3% - 33,6% 6 Vit Thu. Ty 1é
nay ty 1& thuan véi thu nhap caa cac ho dan.
Tuy nhién, t6c d6 phat trién binh quén ba
nam 2007 - 2009 vé mtc do déong gép cua dan
trong ngan sach xa c6 xu huéng giam 6 cac
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xa phét trién va c6 xu hudng tang ¢ cic xa
kém phat trién.

Theo Chi thi s6 24 CT-TTg ngay 11/11
nidm 2007 cia Chinh pha va Céng vin s6
6189/BTC-NSNN ngay 29 thang 4 nam 2009
ctia Bo Tai chinh, mét s6 khoan déng gép
nhu quf an ninh quộc phong, quĐj phong
chéng thién tai, 16 phi ho tich, ho khiu...
dudc bai bé va mién. Mac du vay, thuc té& tai
cac dia phuong, ngudi dan van phai déng cac
khoan nay duéi hinh thiic van déng va c6 noi
con giao chi tiéu thu cho x4.
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TÓM TẮT


Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế ở 6 xã thuộc 3 huyện đại diện cho 3 tỉnh của vùng đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu này đã phân tích thực trạng thực hiện việc huy động các khỏan đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm các khỏan đóng góp như thuế, phí và lệ phí, các quỹ công chuyên dùng và các quỹ của các đoàn thể xã hội. Số lượng các khoản đóng góp tối thiểu và tối đa từ 6 - 15 khoản. So với năm 2007, số khoản đóng góp giảm 2 - 3 khoản. Tuy nhiên giá trị đóng góp của hộ dân vào ngân sách xã bình quân năm 2007-2009 chỉ giảm hơn 10% ở các xã phát triển và vẫn tăng ở các xã kém phát triển. Tỷ trọng các khoản thu của các hộ dân đóng góp trong ngân sách xã năm 2009 chiếm từ 9,3 - 90,3% tùy mỗi địa phương. Các huyện có kinh tế khá thì tỷ trọng đóng góp của các hộ dân vào ngân sách xã càng cao. Giá trị các khoản đóng góp của hộ chiếm trong tổng thu nhập của hộ từ 0,58% đến 3,15%. Các xã có kinh tế phát triển, tỷ lệ các khoản đóng góp của hộ trong tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn so với các xã chưa phát triển. Mặc dù một số khoản thu theo quy định của Nhà nước đã được miễn nhưng tại các địa phương đến nay vẫn còn thu dưới hình thức vận động.        


Từ khóa: Đóng góp của dân, huy động, tài chính công cấp cơ sở.


SUMMARY


Based on an investigation and surveys conducted in 6 communes of 3 representative districts of the Red River Delta, the research examined current status of mobilization of people’s contribution to grass root public finance in the studied areas including tax and fee payments, specialized public funds and funds of mass social mass organizations. The research pointed out that a number of payment items that people contributed to public funds ranged from 6 to 15. The number of payment items has been reduced about 2 to 3 compared with that in 2007. However, the value of people’s contribution to commune’s budget on averaged 2007-2009, downed  about more than 10% in healthy communes and continued increasing in the poor communes. The share of people’s contribution to commune budget in 2009 amounted from 9.3% to 90.3%. The more developed district is the higher share of people contribution to commune budget. The share of people income contributed to public finance in total household income occupied from 0.58%  to 3.15%. This proportion in the healthy communes was smaller than that in the poor commune. Although some payment items required contributed to public funds has been exempted by the central Government, the commune’s authorities in  the studied areas were  found still mobilizing people’s income for those funds.


Key words: Mobilization, People’s contribution, Grass root public Finance.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong những năm qua, chính sách huy động sức dân đóng góp trong tài chính công cấp cơ sở dưới nhiều hình thức đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, một số địa phương còn nôn nóng, huy động quá mức so với thu nhập của nhân dân, vô tình tạo thành gánh nặng cho người dân trong điều kiện thu nhập còn thấp, đời sống khó khăn. Năm 2007, số lượng các khoản đóng góp của nông dân tại 7 vùng kinh tế của cả nước tùy theo từng vùng là từ 17 - 28 khoản, với mức tiền đóng góp thấp nhất là 250 nghìn đồng, cao nhất lên tới 800 nghìn đồng/hộ/năm (Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, 2008). Nhằm khắc phục tình trạng “loạn thu” những khoản không hợp lý đối với người dân, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Bộ Tài chính đã có công văn số 6189/BTC ngày 29/4/2009 về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân, bãi bỏ một số khoản đóng góp không đúng quy định hoặc không đúng với tinh thần tự nguyện của nhân dân (2009). Vậy, thực trạng trong nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng người dân nông thôn đang phải đóng góp các khoản gì, đóng góp như thế nào, theo cơ chế nào? Liệu các khoản đóng góp của người dân có vai trò quan trọng và cần thiết trong tài chính công cấp cơ sở? Đó là những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu. 


Mục tiêu cơ bản của chuyên đề này là nhằm góp phần phản ánh thực trạng huy động và làm rõ vai trò của các khoản đóng góp của người dân nông thôn trong tài chính công cấp cơ sở  ở vùng đồng bằng sông Hồng.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Chọn điểm nghiên cứu


Ba tỉnh đại diện cho vùng đồng bằng sông Hồng là Thái Bình, Bắc Ninh và Hưng

Yên được chọn làm điểm nghiên cứu. Trong mỗi tỉnh chọn 1 huyện đại diện: Yên Phong (Bắc Ninh), Văn Lâm (Hưng Yên) và Vũ Thư (Thái Bình). Trong mỗi huyện, chọn 2 xã đại diện gồm 1 xã kinh tế phát triển (PT) và 1 xã kinh tế chưa phát triển (CPT) (Bảng 1).


2.2. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 


2.2.1. Thu thập thông tin, số  liệu đã công bố

Thông tin, số liệu đã công bố bao gồm các vấn đề liên quan đến tài chính công cấp cơ sở được thu thập từ các văn bản pháp quy, quy định về đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở, đó là các văn bản chính sách của Chính phủ, của UBND các tỉnh, các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT… được thu thập từ các nguồn sách, báo, tạp chí chuyên ngành, mạng internet.  Tình hình kinh tế - xã hội của cấp huyện và xã trong diện nghiên cứu được thu thập từ những cơ quan liên quan đến tài chính công như phòng Tài chính-kế hoạch, phòng Kinh tế của huyện, ban Tài chính và Ngân sách xã, UBND xã. 


2.2.2. Thu thập số liệu mới

Các số liệu mới được thu thập từ hộ nông dân bằng cách mỗi xã phỏng vấn 30 hộ đại diện thông qua bảng câu hỏi, bao gồm hộ giàu, hộ trung bình và hộ nghèo theo tiêu chí phân loại hộ và tỷ lệ giàu nghèo ở mỗi xã điểm nghiên cứu. 


Tổng cộng có 180 hộ được phỏng vấn, trong đó 30 hộ giàu, 120 hộ trung bình và 30 hộ nghèo. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng các phương phương pháp PRA như phỏng vấn nhóm, thảo luận nhóm để thu thập thông tin.


Bảng 1. Các tỉnh, huyện và  xã được chọn làm điểm nghiên cứu


		Tỉnh

		Thái Bình

		Hưng Yên

		Bắc Ninh



		Huyện

		Vũ Thư

		Văn Lâm

		Yên Phong



		Xã kinh tế khá

		Song An (PT)

		Tân Quang (PT)

		Đông Thọ (PT)



		Xã còn nghèo

		Tam Quang (CPT)

		Đại Đồng (CPT)

		Dũng Liệt (CPT)





2.3. Phương pháp phân tích số liệu


Phương pháp thống kê mô tả và thống kê so sánh được sử dụng chủ yếu trong phân tích dữ liệu. Trong đó, phương pháp thông kê mô tả: dùng số tuyệt đối và số tương đối để mô tả và phản ánh quy mô và tỷ trọng của các khoản đóng góp; Phương pháp thống kê so sánh được sử dụng với các khoản đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở và các chỉ tiêu phân tích, so sánh giữa các xã phát triển và các xã chưa phát triển, giữa các loại hộ giàu, trung bình và nghèo.  


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN 


3.1. Thực trạng chính sách và các quy
       định về huy động các khoản đóng
       góp cho tài chính công cấp cơ sở ở 
       nông thôn


Tài chính công cấp cơ sở bao gồm: 1) Ngân sách xã, phường, thị trấn, 2) Các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật, bao gồm như các quỹ công chuyên dùng của xã, phường, thị trấn; tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã, phường, thị trấn và các hoạt động tài chính khác của thôn, bản, tổ chức đoàn thể... theo quy định của pháp luật (UNDP..., 2008 và Kim Thị Dung, 2010).  


Kết quả tìm hiểu thực tế cho thấy, cho đến nay, đã có 16 văn bản pháp quy do Uỷ bản Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hay Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn liên quan đến đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ  sở. Dựa trên các văn bản này, UBND các tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể thu các khoản đóng góp của dân. UBND các huyện quyết định giao chỉ tiêu huy động các khoản đóng góp cụ thể cho các xã, bao gồm: 


3.1.1. Các loại thuế


Thời gian qua, Chính phủ quy định các


 mức và hình thức thu các loại thuế đối với người dân nông thôn gồm các loại thuế: nhà đất, sử dụng đất nông nghiệp, chuyển quyền sử dụng đất, môn bài, VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức đóng các loại thuế này được quy định theo luật. Tuy nhiên, đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, từ năm 2003, Chính phủ đã bãi bỏ thu thuế đất nông nghiệp trong hạn điền. Các hộ canh tác diện


tích đất nông nghiệp ngoài hạn điền, đất 5% vẫn  phải nộp thuế suất nhất định. 


3.1.2. Các loại phí và lệ phí 


Các loại phí và lệ phí mà người dân phải đóng góp bao gồm: phí và lệ phí hành chính công như phí làm hộ tịch, hộ khẩu, lệ phí chứng thực...; các khoản phí và lệ phí của dịch vụ công như phí vệ sinh môi trường, bảo vệ thực vật, bảo vệ đồng ruộng, dịch vụ thủy nông, xây dựng giao thông nội đồng; phí sử dụng các tài sản công như các phí sử dụng đường bộ, qua cầu phà, đấu giá, họp chợ nông thôn, v.v... 


Đối với các loại phí và lệ phí thì mức thu tùy từng loại được áp dụng theo quy định của UBND tỉnh hoặc trên cơ sở  được UBND tỉnh phân cấp, UBND xã căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng mức quy định cụ thể. 


3.1.3. Các loại quỹ 


Theo tính chất, có hai loại quỹ: quỹ công chuyên dùng của xã và các quỹ do các tổ chức đoàn thể xã hội thu. Các quỹ công chuyên dùng thu của người dân ở cơ sở thường bao gồm: quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương. Các khoản đóng góp của 4 loại quỹ đầu do UBND tỉnh quy định và hướng dẫn, UBND xã giao cho thôn thu sau đó nộp cho xã, xã nộp cấp trên hoặc quản lý sử dụng theo quy định của UBND tỉnh đối với mỗi loại quỹ. Các quỹ này được thu và sử dụng theo quy định của UBND tỉnh. Trước đây các khoản quỹ này là đóng góp bắt buộc nay chuyển thành dưới hình thức vận động. Tuy nhiên, thực tế thì cấp trên vẫn giao chỉ tiêu cho cấp xã phải thực hiện. Riêng quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện theo Nghị định 24/1999/NĐ- CP của Chính phủ, việc huy động quỹ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phải do nhân dân bàn bạc, quyết định trên cơ sở dân chủ công khai, quyết định theo đa số. 


Các quỹ công chuyên dùng nêu trên thực hiện thu từ năm 1994 đến năm 2007. Các khoản thu này thực sự là gánh nặng cho người nghèo ở nông thôn. Đến năm 2007, theo Chỉ thị số 24 CT-TTg, Chính phủ bãi bỏ việc thu bắt buộc ba loại quỹ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai và quỹ chăm sóc trẻ em. Khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND các tỉnh quy định hướng dẫn cho phép trên cơ sở nghị quyết của HĐND xã khi có công trình phát sinh, không đưa vào ngân sách xã quản lý.  


Các quỹ đóng góp do các tổ chức đoàn thể xã hội thu bao gồm các khoản đóng góp theo qui định của các đoàn thể, mang tính chất tự nguyện và vận động, như quỹ Hội

Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,... Các khoản đóng góp này do các đoàn thể, các tổ chức xã hội thu và sử dụng. Ngoài các quỹ trên, các hộ có thể đóng góp theo quy định mang tính chất tự nguyên cho các hoạt động của thôn.



3.2. Thực trạng thực hiện đóng góp của
       dân cho tài chính công cấp cơ sở ở
       các xã được điều tra


3.2.1. Tình hình đóng thuế của các hộ


Thực tế ở các xã điều tra cho thấy, tùy theo hoàn cảnh và đặc điểm kinh tế của các hộ gia đình mà mỗi hộ trong các xã nghiên cứu có thể đóng từ 1 đến 5 khoản thuế. ý thức chấp hành các luật thuế của các hộ dân nông thôn là cao. Tỷ lệ các khoản thuế của các hộ dân đóng góp vào ngân sách của các xã chiếm từ 15,3 - 17,8% ở Yên Phong, 11,9 - 24,3% ở Văn Lâm và 5,1 - 6,4% ở Vũ Thư. Như vậy, các huyện thuần nông như Vũ Thư có tỷ trọng thuế trong ngân sách xã là thấp nhất. Tỷ trọng các khoản thuế các hộ đóng góp trong tổng thu ngân sách xã khoảng 5,1% đến 6,4% ở huyện thuần nông và 12,0% đến 24,3% ở các huyện có công nghiệp và dịch vụ phát triển (Bảng 2). 

Bảng 2. Tỷ lệ các khoản thuế đóng góp trong tổng thu ngân sách xã năm 2009
ở các xã nghiên cứu (%)


		

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		Tổng các thuế

		17,8

		15,3

		24,3

		11,9

		6,4

		5,1



		Thuế môn bài

		0,3

		1,0

		0,4

		0,9

		0,5

		0,6



		VAT + Thuế TNDN

		1,9

		8,2

		19,9

		4,1

		2,5

		1,4



		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		0,0

		0,0

		0,1

		1,5

		0,2

		0,1



		Thuế nhà đất

		1,0

		6,1

		1,5

		5,1

		3,2

		3,0



		Thuế chuyển quyền SDĐ

		14,6

		0,0

		2,5

		0,3

		0,0

		0,0





Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách các xã


Bảng 3. Tỷ lệ các khoản phí và lệ phí dân đóng góp trong tổng thu ngân sách xã  năm 2009 ở các xã nghiên cứu (%)


		

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		Phí và lệ phí

		1,0

		2,0

		9,0

		4,9

		2,0

		0,6



		-  Lệ phí trước bạ

		6,5

		0,6

		8,6

		2,2

		1,3

		0,4



		-  Phí và lệ phí khác

		0,5

		1,4

		0,4

		2,8

		0,7

		0,2





Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách các xã

3.2.2. Tình hình nộp phí và lệ phí 


Các hộ nộp phí và lệ phí cho các dịch vụ hành chính công, dịch vụ công và phí sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, chỉ có các loại phí cơ bản là lệ phí trước bạ và phí và lệ phí cho các dịch vụ hành chính công và phí sử dụng tài sản công được phản ánh trong các nguồn thu của ngân sách xã dưới mục phí và lệ phí. Các khoản phí và lệ phí này các xã đều thực hiện theo quy định của các tỉnh, mức thu ở các địa phương giống nhau, cụ thể là lệ phí trước bạ thu 0,5% giá trị chuyển nhượng, phí và lệ phí khác thu từ 2.000 -20.000 nghìn đồng/ lần. Bảng 3 cho thấy, kết quả thu phí và lệ phí chiếm trong tổng thu ngân sách là 1,0 - 2,0% ở Yên Phong, 4,9% - 9,0% ở Văn Lâm và 0,6 - 2,0% ở Vũ Thư.


Các khoản lệ phí của dịch vụ công gồm phí vệ sinh môi trường, phí bảo vệ thực vật, phí bảo vệ đồng ruộng, dịch vụ thủy nông, phí xây dựng giao thông nội đồng. Các khoản phí này không được đưa vào ngân sách xã, do thôn quản lý (Bảng 4). 


Bảng 4 cho thấy, xã thuần nông thì mức phí này cao hơn so với xã có ngành nghề và dịch vụ phát triển. Như vậy, huyện thuần nông có mức thu phí cao gấp gần 3 lần so với các huyện không thuần nông. Theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2008 thì các hộ nông dân được miễn thủy lợi phí. Mặc dù vậy, nông dân vẫn phải đóng phí dịch vụ thủy nông bao gồm thủy nông nội đồng và xây dựng thủy lợi nội đồng.


3.2.3. Tình hình đóng các loại quỹ 


a) Nhóm các quỹ do xã thu 


Nhóm quỹ do xã thu bao gồm: quỹ phòng chống thiên tai, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ chăm sóc trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa (Bảng 5). 


Từ năm 2008, theo Chỉ thị số 24 CT-TTg, Chính phủ bãi bỏ thu ba loại quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai và quỹ chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, tất cả các xã và huyện trong điểm nghiên cứu đều thu các quỹ trên với mức thu, phương thức thu khác nhau. Theo quy định, các quỹ này đều được thu dưới hình thức vận động nhưng thực tế thì vẫn là thu bắt buộc.


Cơ sở để thu các quỹ này là số lao động, hộ hay diện tích canh tác, rất khác nhau giữa các địa phương. Quỹ phòng chống thiên tai thu theo lao động ở tất cả các huyện. Quỹ an ninh quốc phòng thu theo lao động ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và theo hộ ở huyện Vũ Thư (Thái Bình). Quỹ chăm sóc trẻ em thu theo hộ ở Yên Phong và Văn Lâm, theo đầu sào ở huyện Vũ Thư. Việc thu quỹ chăm sóc trẻ em theo diện tích đất nông nghiệp của các hộ đã tạo nên sự không công bằng giữa nông dân và các đối tượng làm công ăn lương, phi nông nghiệp. Quỹ đền ơn đáp nghĩa thu theo hộ ở Vũ thư và theo lao động ở Yên Phong.


b) Nhóm các quỹ do các tổ chức đoàn thể xã hội thu


Các quỹ do các tổ đoàn thể xã hội thu ở các xã nghiên cứu bao gồm: quỹ vì người nghèo, quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng, quỹ khuyến học, quỹ của các hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Người cao tuổi). Các quỹ này được lập ra dưới sự đồng thuận và nhất trí của các thành viên của các tổ chức. Mức thu của các quỹ rất khác nhau và mang tính chất vận động, tự nguyện (Bảng 6).


		Bảng 4. Mức đóng góp các khoản phí dịch vụ công trong năm 2009 ở các xã nghiên cứu


Các loại

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ

		Dũng Liệt

		Tân Quang

		Đại Đồng

		Song an

		Tam Quang



		Phí vệ sinh môi trường

		3000 đ/ người/tháng

		-

		5000 đ/hộ 
/tháng

		4000 đ/hộ/ tháng

		4000 đ /hộ/ tháng

		2000 đ/hộ
/ tháng



		Phí bảo vệ thực vật

		2,5 kg thóc/sào

		2,5 kg thóc/ sào

		2,50 kg thóc/ sào

		2,50 kg thóc/ sào

		2,38 kg thóc/ sào

		3,15 kg thóc
/ sào



		Phí bảo vệ đồng ruộng

		3000 đ/ sào/ vụ

		3000 đ/ sào/ vụ

		0,5 kg thóc/ sào/ vụ

		0,5 kg đ/ sào/ vụ

		3,24 kg thóc/sào

		2,94 kg/thóc/sào



		Phí  thủy nông nội đồng

		5 - 8 kg thóc/ sào/ vụ

		5 kg thóc /sào/vụ

		

		-

		

		



		Phí xây dựng thủy lợi nội đồng

		1,5 - 6,5 kg thóc
/ sào

		-

		-

		-

		

		





Nguồn: Kết quả khảo sát tại các điểm nghiên cứu


Bảng 5. Mức đóng góp các quỹ do xã thu năm 2009 ở các xã nghiên cứu


		Các loại quỹ

		Tính chất

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		

		Đông Thọ

		Dũng Liệt

		Tân Quang

		Đại Đồng

		Song An

		Tam Quang



		Quỹ phòng chống thiên tai

		Vận động

		4000 đ/ lao động/năm

		4000 đ/lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		1 kg thóc/ lao động/ năm



		Quỹ an ninh
quốc phòng

		Vận động

		1 kg thóc/
sào /vụ

		3000 đ/ lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/ năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		5000 đ/ hộ/năm

		5000 đ/ hộ/năm



		Quỹ bảo vệ
trẻ em

		Vận động

		10 nghìn đ/hộ/năm

		10 nghìn
đ/hộ

		5000 đ/hộ/năm

		2 kg thóc/lao


động/năm

		1 kg thóc/sào

		1 kg thóc/sào



		Quỹ đền ơn
đáp nghĩa

		Vận động

		3000 đ/lao động nông nghiệp


10 nghìn đ/
lao động khác

		3000 đ/lao động nông nghiệp


10 nghìnđ/
lao động khác

		5000 đ/hộ/năm

		2 kg thóc/lao động/năm

		10 nghìn
đ/hộ/năm

		5000 đ/
hộ/năm





Nguồn: Kết quả khảo sát ở các điểm nghiên cứu 


Bảng 6. Mức đóng góp tối thiểu các quỹ do các đoàn thể xã hội thu năm 2009
ở các xã nghiên cứu (thu theo tính chất tự nguyện)

		Các loại quỹ

		Đơn vị
tính

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		

		Đông
Thọ

		Dũng
Liệt

		Tân Quang

		Đại Đồng

		Song
An

		Tam
Quang



		 Quỹ vì người nghèo:


- Hộ nông nghiệp


- Hộ kinh doanh

		Ngàn đồng/hộ

		10


30

		10


30

		Tùy mức

		Tùy mức

		Tùy mức

		Tùy mức



		Quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

		Ngàn đồng/hộ

		100 - 200

		100 - 200

		Tùy 
xã, thôn

		Tùy 
xã, thôn

		-

		(1 công/
lao động



		Quỹ Khuyến học

		Ngàn đồng/hộ

		Tùy mức

		Tùy
dòng họ

		Tùy
dòng họ

		Tùy mức

		10

		20



		Quỹ Hội Nông dân

		Ngàn đồng/
hội viên

		6

		5

		1 kg thóc

		-

		-

		6 /lao động



		Quỹ Hội Phụ nữ

		Ngàn đồng/
hội viên

		8

		10

		15

		5

		5

		5



		Quỹ Đoàn Thanh niên

		Ngàn đồng/ đoàn viên

		15

		12

		10

		10

		5

		-





Nguồn: Kết quả khảo sát tại các điểm nghiên cứu


3.2.4. Số lượng và mức đóng góp của các
           hộ trong tài chính công cấp cơ sở 


a)
Số lượng các khoản đóng góp của các hộ


Số lượng các khoản đóng góp tối thiểu và tối đa từ 6-15 khoản ở Yên Phong, 7-15 khoản ở Văn Lâm và 6-13 khoản ở Vũ Thư (Bảng 7). 


Chỉ thị số 24 CT-TTg của Chính phủ bãi bỏ thu một số loại quỹ và phí theo hướng ”khoan sức dân”. Vì vậy, số lượng tối đa các khoản đóng góp này so với năm 2007 giảm được từ 2 - 3 khoản ở hầu hết các huyện. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyết định của Chính phủ ở các địa phương chưa thật triệt để. Các hộ dân vẫn phải đóng một số quỹ lẽ ra không phải đóng như quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ bảo vệ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Nhìn chung, huyện thuần nông như Vũ Thư có số lượng các khoản đóng góp ít hơn so với huyện kinh tế phát triển như Văn Lâm và Yên Phong. 


b) Kết quả đóng góp của dân vào ngân sách xã


Xã có kinh tế khá mức thu ngân sách xã cao gấp từ 1,43 đến 2,7 lần so với các xã nghèo. Theo thời gian, nguồn thu ngân sách có xu hướng giảm (tốc độ phát triển bình quân ba năm chỉ đạt 91,3%), các xã khác đều có mức tăng khá về ngân sách (tăng 24,2% - 38,6%) (Bảng 8). Các khoản thu của dân trong ngân sách xã bao gồm các loại thuế (môn bài, nhà đất, chuyển quyền sử dụng đất, VAT, thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp ngoài hạn điền), các phí và lệ phí (dịch vụ hành chính công, sử dụng tài sản công và trước bạ), các khoản đóng


góp tự nguyện và theo quy định, các khoản thu khác... Một phần các quỹ công chuyên dùng và toàn bộ các khoản quỹ do các tổ chức đoàn thể thu và phí dịch vụ công  không phản ánh trong ngân sách xã. 


Nhìn chung, giá trị tuyệt đối các khoản đóng góp của dân vào ngân sách xã biến động qua các năm. Xã có kinh tế khá, mức đóng góp của các hộ dân trong ngân sách xã gấp từ 4,0 lần đến 4,9 lần so với các xã có kinh tế chưa phát triển.


Tỷ trọng các khoản thu của các hộ dân đóng góp trong ngân sách xã năm 2009 chiếm từ 33,5% - 40,1% ở Yên Phong, 50,3% - 90,3% ở Văn Lâm và 9,3% - 33,6% ở Vũ Thư. Tỷ lệ này tỷ lệ thuận với thu nhập của các hộ. Thực tế này nói lên rằng các huyện có kinh tế khá thì tỷ trọng đóng góp của các hộ dân vào ngân sách xã càng cao. 


Theo các nhóm xã, xã có kinh tế phát triển thì tỷ trọng đóng góp từ 33,6% đến 90,3% tống ngân sách xã. Xã kém phát triển thì tỷ lệ này chỉ chiếm 9,3% - 33,6%. Như vậy, tỷ lệ đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở các xã có kinh tế khá cao gấp 2,7- 3,6 lần so với các xã kém phát triển. Các xã kém phát triển mức đóng góp của dân ít hơn nhiều so với các xã phát triển. Nếu so giữa các năm, tốc độ phát triển bình quân ba năm 2007-2009 về mức độ đóng góp của  dân trong tài chính công cấp cơ sở có xu hướng giảm (từ 13,8 đến 94,6%) (Bảng 8). Điều này thể hiện tinh thần khoan sức dân của chính phủ đã được thực hiện ở các địa phương. 


		Bảng 7. Số khoản đóng góp tối thiểu và tối đa của các hộ trong năm 2009
ở các xã nghiên cứu


Chỉ tiêu

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		Tổng số khoản đóng góp

		8-15

		6-14

		10-15

		7-13

		6-13

		8-13



		1.Đóng góp theo quy định

		5-7

		3-5

		5-7

		3-5

		2-5

		3-5



		2. Đóng góp tự nguyện và 
      vận động

		3-8

		3-9

		5-8

		4-8

		4-8

		5-8





Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ dân 


Bảng 8. Kết quả đóng góp của dân vào ngân sách xã 


		Chỉ tiêu

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song
An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		NĂM 2007



		1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ)

		2753,0

		997,1

		6749,3

		2083,9

		1414,7

		1204,8



		2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		2281,3

		310,8

		6611,3

		1385,9

		499,5

		285,1



		3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%)

		82,9

		31,2

		98,0

		66,5

		35,3

		23,7



		- Thuế (%)

		8,8

		7,9

		8,8

		7,2

		8,8

		12,7



		- Phí và lệ phí (%)

		1,1

		1,7

		1,0

		5,0

		2,2

		8,0



		- Đóng góp tự nguyện và quỹ quy định (%)

		70,5

		3,5

		12,9

		20,7

		0,4

		0,3



		- Thu khác (%)

		2,5

		17,9

		75,2

		33,6

		23,9

		2,6



		NĂM 2008



		1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ)

		3664,0

		849,8

		7269,1

		4189,5

		2255,7

		2255,3



		2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		2406,7

		288,8

		6931,1

		2031,5

		928,1

		187,1



		3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%)

		65,7

		34,0

		95,4

		48,5

		41,1

		8,3



		- Thuế (%)

		3,1

		10,1

		10,7

		6,5

		11,6

		5,3



		- Phí và lệ phí (%)

		0,9

		4,4

		1,3

		1,8

		4,8

		0,5



		- Đóng góp tự  nguyện và quỹ quy định (%)

		44,0

		1,8

		80,7

		38,1

		0,3

		0,2



		- Thu khác (%)

		17,7

		12,7

		2,6

		2,1

		24,5

		2,2



		NĂM 2009



		1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ)

		4296,7

		1589,5

		5444,0

		1982,0

		2267,2

		2028,3



		2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		1723,7

		533,5

		4918,0

		996,0

		760,8

		188,4



		3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%)

		40,1

		33,5

		90,3

		50,3

		33,6

		9,3



		- Thuế (%)

		17,8

		15,3

		24,3

		11,9

		6,4

		5,1



		- Phí và lệ phí (%)

		1,0

		2,0

		9,0

		4,9

		2,0

		0,6



		- Đóng góp tự nguyện và quỹ quy định (%)

		13,1

		9,0

		12,8

		17,0

		0,3

		0,2



		- Thu khác (%)

		8,3

		27,2

		44,1

		16,4

		24,9

		3,4



		TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN BA NĂM



		Tổng thu ngân sách xã

		125,2

		136,1

		91,3

		124,2

		130,0

		138,6



		Thu từ dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		88,6

		138,8

		87,9

		97,8

		133,9

		83,2



		Tỷ trọng đóng góp của dân vào ngân sách (%)

		62,9

		32,9

		94,6

		55,1

		36,7

		13,8





Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách xã tại các điểm nghiên cứu

Các xã phát triển cũng có tỷ trọng đóng góp của thuế trong ngân sách xã nhiều hơn so với các xã kém phát triển.  Điều này nói lên rằng ở huyện kinh tế phát triển, công nghiệp và dịch vụ nhiều thì thuế là nguồn thu chính. Đóng góp của các khoản phí và lệ phí trong ngân sách xã chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, giữa các xã chỉ dao động từ 0,6% đến 5% (Bảng 8).


Đóng góp tự nguyện và quy định của các hộ dân: loại trừ huyện thuần nông (Vũ Thư), tỷ trọng các khoản đóng góp này chiếm từ 9% đến 17%. Nhìn chung, không có tính quy luật giữa xã khá và xã kém về các tỷ lệ này. 


Giá trị các khoản đóng góp của hộ chiếm trong tổng thu nhập của hộ từ 0,58% đến 0,75% ở Yên Phong, 1,42% - 1,99% ở Vũ Thư và 2,93% - 3,15% ở Văn Lâm. Các xã có kinh tế phát triển, tỷ lệ các khoản đóng góp của hộ trong tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn so với các xã chưa phát triển loại trừ trường hợp xã Tân Quang huyện Văn Lâm.


4. KẾT LUẬN

Người dân nông thôn đã và đang đóng góp các khoản trong tài chính công cấp cơ sở bao gồm các khoản đóng góp mang tính chất bắt buộc theo luật định và quy định như các loại thuế, lệ phí hành chính công, phí dịch vụ công và phí sử dụng yài sản công và các khoản đóng góp mang tính chất vận động, tự nguyện như các quỹ công chuyên dùng và quỹ của các tổ chức đoàn thể xã hội. Số lượng khoản đóng góp năm 2009 có giảm 2 - 3 khoản so với năm 2007. Tuy nhiên, mức giá trị đóng góp giảm không nhiều. Giá trị các khoản đóng góp của hộ chiếm trong tổng thu nhập của hộ từ 0,58% đến 0,75% ở Yên Phong, 1,42% đến 1,99% ở Vũ Thư và 2,93% đến 3,15% ở Văn Lâm. Các xã có kinh tế phát triển, tỷ lệ các khoản đóng góp của hộ trong tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn so với các xã chưa phát triển loại trừ trường hợp xã Tân Quang (huyện Văn Lâm).

  Các khoản đóng góp của dân có vai trò khá quan trọng trong tổng thu ngân sách xã. Tỷ trọng các khoản thu của dân đóng góp trong ngân sách xã năm 2009 chiếm từ 33,5% - 40,1% ở Yên Phong, 50,3% - 90,3% ở Văn Lâm và 9,3% - 33,6% ở Vũ Thư. Tỷ lệ này tỷ lệ thuận với thu nhập của các hộ dân. Tuy nhiên, tốc độ phát triển bình quân ba năm 2007 - 2009 về mức độ đóng góp của dân trong ngân sách xã có xu hướng giảm ở các 

xã phát triển và có xu hướng tăng ở các xã kém phát triển.

Theo Chỉ thị số 24 CT-TTg ngày 11/11 năm 2007 của Chính phủ và Công văn số 6189/BTC-NSNN ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính, một số khoản đóng góp như quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, lệ phí hộ tịch, hộ khẩu... được bãi bỏ và miễn. Mặc dù vậy, thực tế tại các địa phương, người dân vẫn phải đóng các khoản này dưới hình thức vận động và có nơi còn  giao chỉ tiêu thu cho xã.
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